Tổng luận 

về các làng nghề Hà Nội


Năm 1989, được sự tài trợ của Uỷ ban Khoa học 
Kỹ thuật thành phố, Hội Văn nghệ Dân gian thuộc 
Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật Hà Nội đã động viên và tổ chức các hội viên nghiên cứu bước đầu 14 nghề thủ công ở trong và quanh Hà Nội.

Đề tài đó đã được nghiệm thu tốt đẹp.

Năm 1990, lại được sự tài trợ nhiều hơn của Uỷ ban khoa học kỹ thuật thành phố, Hội Văn nghệ dân gian đã 
tổ chức các hội viên đi tìm hiểu 24 “làng nghề” ở vùng ven đô và vùng ngoại thành Hà Nội. Đề tài đã đăng ký được triển khai là:
“Các làng nghề truyền thống của Hà Nội”


Việc thực thi của đề tài đã được hoàn thành đúng 
kế hoạch( kết thúc vào cuối năm 1990 đầu năm 1991).


Song vì Chủ nhiệm đề tài, vào đầu quý 3/1990, đi công tác vắng một năm, cho nên đến nay( tháng 4/1992), bản Tổng luận mới được viết xong.


Tất cả 24 tác giả của 24 làng nghề đều thực hiện bản thảo của mình theo một đề cương thống nhất do Chủ nhiệm đề tài dự thảo và trình ra cho Ban chủ nhiệm đề tài cùng các tác giả góp ý kiến và thông qua, đại thể như sau:

- Tên Nôm, tên chữ của làng, thuộc vùng miền nào quanh Hà Nội

- Giới thiệu cảnh quan, địa lý nhân văn của làng

- Những chặng đường lịch sử của làng

- Bề dày văn hoá của làng ( phong tục tập quán…)

- Các nghề của làng đó, bao gồm nghề gốc, nghề truyền thống, nghề nổi tiếng nhất…

Với các nghề, các tác giả đi sâu vào tìm hiểu các mặt:

- Tổ nghề và đền miếu của tổ nghề ( nếu có)

- Quy trình công nghệ

- Sản phẩm và việc giao lưu sản phẩm

- Khía cạnh thẩm mỹ của sản phẩm

- Kho tàng tục ngữ, ca dao, ngạn ngữ, thuật ngữ (Terminologie) quanh các nghề

- Hiện trạng của các nghề đó

- Kiến nghị ( nếu có) với cấp trên về phương hướng phát triển nghề

- Thư mục tham khảo kèm theo việc đi điền dã (Travail sur le terrain)

24 làng được khảo sát đều là làng ven đô và làng ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm thành phố (hồ Gươm- Down-town) không xa lắm.

Gần trung tâm thành phố thì có Ngọc Hà, Mai Động, Láng, Xuân Đỉnh…

Xa hơn một chút nữa, thì là Lệ Mật ( cách trung tâm Hà Nội 8 km, Diễn (10 km), Thiết úng ( 15 km)…

Đây là đề tài làng nghề ( chứ không phải nghề thủ công) nên, trước hết cần có cái “nhìn chung” về làng xã Việt Nam, làng xã đồng bằng Bắc bộ nói chung và làng xã bao quanh Hà Nội nói riêng.

I. Làng xã và làng nghề:

Về làng Việt ở Bắc bộ đã có một vài công trình nghiên cứu lý thú, tuy còn một số vấn đề đang cần tranh cãi.

Tuy nhiên, các vị học giả này chuyên tâm về cơ cấu 
tổ chức (
), về lệ làng phép nước… chứ không chuyên chú về các nghề trong làng.

Có phần noi gương, có phần đi trước Hà Nội trong thập kỷ vừa qua, nhiều tỉnh đã tổ chức sưu tầm, biên soạn các nghề thủ công của tỉnh mình, điển hình là Hải Hưng, Hà Sơn Bình (
)…Đặc biệt, Trung ương Hội Văn nghệ 
Dân gian Việt Nam từ 1986 đến nay, có hẳn một chương trình nghiên cứu các làng nghề (
)
Theo P. Gourou miêu quả qua tác phẩm Nông dân vùng châu thổ Bắc Kỳ (dẫn lại theo Trần Từ thì châu thổ Bắc Bộ có 3 loại làng cả thảy:

1. Làng trên dải đất ven sông

2. Làng ven đồi

3. Làng duyên hải

Ngày xưa, các làng này đều có lũy tre bao bọc với một cổng làng khép mở sớm chiều và một vài lối ngõ mở xuống bên sông và chợ búa:

Trên đại thể, 24 làng được tìm hiểu ở đề tài này đều có thể xếp vào cùng một loại theo cách phân loại của P.Gourou; chúng được phân bố theo sông Nhị, sông Tô, sông Nhuệ… hay trên những dải sông nay đã “chết” và biến thành hồ, đầm.

Tư duy phân loại có thể lập làng Việt thành 3-4 loại

1. Làng thuần nông nghiệp ( không hẳn nhiều)

2. Làng nông có thêm nghề buôn, với một lớp thương nhân chuyên hoặc bán chuyên nghiệp như Đồng Kỵ, Phù Lưu, Đình Bản, Phú Thị, Đa Ngưu…Ta gọi theo quy ước là Làng Buôn. Ông Nguyễn Quang Ngọc đã từng làm một luận án Phó tiến sĩ sử học về những làng buôn này(1).

1. Làng nông có thêm một hay nhiều nghề thủ công truyền thống như làng La canh cửi, làng Vân dệt lự, các làng gốm Bát Tràng, Phù Lãng, Thổ Hà, các làng đồng Bưởi , Vó, Hè, Nôm…Ta gọi theo quy ước là làng nghề.

2. Làng chài, hay vạn chài, kẻ chài, thôn thuỷ cơ…Cứ theo kết quả nghiên cứu của giáo sư Trần Từ và các 
tác giả khác – kể cả 24 tác giả của làng nghề Hà Nội trong đề tài này- thì mọi hộ (hay hầu hết) ở nông thôn miền Bắc trước cách mạng tháng Tám, từ bần nông qua trung nông lên địa chủ, đều là những “hộ tiểu nông tư hữu”. Và cơ cấu tổ chức của làng xã Việt cổ truyền gồm các”tổ chức” sau đậy

- Nhà (gia đình), theo thống kê của TS Nguyễn Văn Huy, hiện là Viện trưởng Viện Bảo tàng Dân tộc học(1) thì có đến 2/3 đến 2/4 số “nhà” là gia đình hạt nhân (nuclear Family) gồm hai thế hệ (generations) là bố mẹ và con cái chưa trưởng thành. Số còn lại của các gia đình là 3-4 thế hệ đồng cư cùng một nhà.

- Họ hàng, hay người ta còn gọi là gia đình mở rộng (enlarged family), theo quan hệ huyết thống (co-descendance) và có nhu cầu củng cố quan hệ này.

- Giáp, theo quan hệ lớp tuổi và nhu cầu tạo một thế bình dẳng, dù chỉ về hình thức giữa mọi “tiểu nông tư hữu” vì ai mà chẳng qua tuổi nhỏ (vị “thành niên” rồi qua tuổi tráng niên để rồi biết đâu đấy, nếu “kính già già để tuổi cho” thì sẽ “sống lâu lên lão làng”

- Phe, với các cá nhân, bạn bè tự nguyện hợp tự với nhau, do cùng khuynh hướng (Phe Văn, Phe Võ...)

- Phường, là tổ chức của người cùng quê (ngoài nghề nông) và cùng có lợi (co-interêt), tập hợp lại vì mục đích “tương trợ” hay “sân siu” nhau về mặt lợi ích...

Làng buôn, làng nghề đều có phường...

Cố nhiên là còn có thể có các tổ chức khác như Hội 
(Hội vãi bà, hội võ...) là những tổ chức tự nguyện, để vui chơi giải trí hay/và giải toả những nhu cầu tâm linh (spirituel)...

Qua 24 làng nghề thuộc đề tài này và qua việc 
tìm hiểu nhiều làng khác nữa thì nói cho đúng ra, mỗi hộ trung nông (nhân vật điển hình của làng quê Việt Nam miền Bắc) đều có thể được/nên xem như là một “phức” (complex) Nông- Công- Thương- Tín...

Nguời Việt từ ngàn xưa, thậm chí cho đến tận hôm qua, chủ yếu vẫn là người nông dân cày cuốc cơ bản là kinh tế nông nghiệp, với nghề nông trồng lúa nước/cạn và bên cạnh đó nghề trồng dâu chăn tằm, trồng “mầu” (ngô, khoai, sắn...), trồng rau quả.. trong một hệ đa canh (Polyculture)

Nơi tụ cư, quây quần thành cộng đồng lãng xã và với nó có một tinh thần cộng đồng, cộng cảm (comunalisme, communion), từ ngàn xưa cho đến tận hôm qua là làng xóm- làng xã.

Đấy là ba hằng số xã hội- văn hoá của một nước Việt cổ truyền: Nông dân- Nông nghiệp- Làng xã

Cộng vào đó, là một nền văn hoá ngôn từ, văn chương truyền miệng kiểu như:

- Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh

Gái Ngọc Hà vừa đảm vừa xinh

- Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn

- Làng tôi công nghệ đâu bằng

Là làng Triều Khúc ở gần Thanh Xuân

Quai thao dệt khéo vô ngần

Là nghề của Vũ sứ thần dạy cho

- Em là con gái Kẻ Mơ (1)
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh ....

Thêm vào đó là những phong tục, tập quán
- Đáo giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục

- Đất lề quê thói

- Chợ Bưởi ngày 9 tháng 4

Thêm một tháng Tám lại dư phiên Rằm (2)
(để mua bán hoa quả cho Tết trung thu)

Trở lại các làng nghề. Các “hộ tiểu nông tư hữu” ngoài việc “chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” thì trong những lúc “nông nhàn”, người đàn bà gồng gánh đi chợ búa (chợ quê) hay/và hái dâu, chăn tằm, uơm tơ, dệt vải lụa..., người đàn ông thường đẵn tre, chẻ lạt, đan lát, thúng mủng, dần sàng, nong nia, đan đó, đan lờ, đi câu, đi đánh rậm...Tất nhiên là họ còn tham gia các lễ hội, hội làng và liên làng (3). Đấy có thể coi là “ sự kết hợp hữu cơ giữa nông nghiệp - thủ công nghiệp - tiểu thương nghiệp” ở một làng Việt Bắc bộ và quanh Hà Nội trong một cơ cấu mà 
Karl Marx gọi là “ Phương thức sản xuất Châu ¸”

Nhưng như đã nói, cũng có nhiều lệ ngoại. Trong nhiều làng Việt cổ truyền cũng xuất hiện những thương nhân và thợ thủ công bán chuyên nghiệp hoặc/và chuyên nghiệp cũng như các vạn chài ( Kẻ chài, sau thường gọi tên chữ là Cổ Trai) chuyên nghiệp, giáo sư Phan Đại Doãn nêu lên một ý kiến rằng: Đó là sự hoà tan (hay hoà lẫn- mixture-TQV) chất đô thị vào nông thôn miền Bắc (1)
Vậy ta cứ tạm gọi theo qui ước là Làng nghề, Làng Buôn, Làng Chài...bên cạnh/ hay trong làng Nông.
II. Sự hình thành của làng nghề và các nghề thủ công ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng:

1. Nếu nói rộng ra thì ta phải truy tìm nguồn gốc các nghề thủ công và các làng nghề từ thời đại Đá.

Trong thời đại Đá, để hình thành nhiều nghề thủ công như nghề đá, nghề mộc, nghề gốm... các nhà khảo cổ đã tính ra rằng ngay từ khi thời đại Đá Cũ (hàng vạn, hàng triệu năm cách ngày nay, đã có 11 chất liệu (đá, gỗ, tre, xương, sừng, vỏ trai và ốc, da...) dùng để chế tạo các loại công cụ, dụng cụ...(2). Từ thời đại Đá Mới (10.000 năm cách ngày nay) đã có thể có làng nghề, trước hết là làng nghề đá, rồi làng nghề gốm...F.Engels đã viết:

"Người ta tìm được ở nhiều nơi những di tích chắc chắn là của những công xưởng chế tạo công cụ bằng đá thành lập từ cuối thời đại Đá; những người thợ thủ công đã trau dồi kỹ năng của mình tại các di chỉ- xưởng ấy, có lẽ 
là đã làm việc cho công xã, cũng giống như những người suốt đời làm thợ thủ công trong các tập đoàn thị tộc ấn Độ ngày nay vậy (1).

ở Hà Nội ta, pho tượng người đàn ông bằng đá mài, cho đến ngày nay vẫn là pho tượng tròn (ronde-bosse) duy nhất của nền văn hoá Phùng Nguyên (4000-3500 năm cách ngày nay) và đồ gốm Phùng Nguyên, với những hoa văn trang trí đẹp đẽ, cân đối, hài hoà trên nền miết láng bóng đã được tìm thấy ở Đồng Vông (Cổ Loa), Xuân Kiều (Dục Nội), Đình Chàng (Dục Tú) (đều thuộc Đông Anh), 
gò Chiền (Hoàng Chung, huyện Từ Liêm), Triều Khúc, 
Văn Điển (huyện Thanh Trì)...

2. Sang đầu thời đại Kim khí (đồng, đồng thau, sắt sớm), kim loại đã gia nhập thế giới tre-gỗ-đá, chất liệu các nghề thủ công đã sử dụng, gia công các loại chất liệu đó ngày càng nhiều thêm lên...Nghề và làng nghề đúc đồng, rèn sắt.. cũng ra đời và phát triển cho đến ngày nay...

ở Hà Nội ta, khảo cổ học đã tìm ra các làng nghề đúc đồng (với khuôn đúc bằng đá, đất nung, với các bán thành phẩm và phế phẩm...) ở Thành Dền (huyện Mê Linh) ở 
Cổ Loa (Mả Tre, Xóm Nhồi, Cầu Vực, huyện Đông Anh) và làng nghề rèn sắt ở Phù Dực ( Gia Lâm), ở Canh (Hoè Thị, huyện từ Liêm)... thuộc hàng ngàn hàng trăm năm trước Công nguyên.

Huyền tích ông Gióng với việc rèn ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt... để chống giặc Ân của làng Phù Đổng (huyện Gia Lâm) từ ngày xưa cho đến ngàn sau mãi mãi là một huyền tích đẹp, lý thú của những người thợ rèn vào cuối thời đại các vua Hùng- vua Thục (1).

3. Bất cứ nền văn hoá văn minh nào, kể cả văn hoá văn minh Việt Nam- Thăng Long- Hà Nội, bên cạnh những yếu tố nội sinh (endogène) cũng có những yếu tố ngoại sinh (exogène) được tiếp thu từ bên ngoài và được hội nhập (intégré) vào nền văn hoá bản địa. Đó là sự bản địa hoá (localisation).

Xin lấy vài ví dụ ở Hà Nội mà 24 tác giả đề tài này đã nghiên cứu:

Làng nghề Định Công: (huyện Thanh Trì) nổi tiếng bởi nghề kim hoàn. Dân làng thờ ba anh em họ Trần (Trần Hoà, Trần Điện, Trần Điền là tổ sư nghề kim hoàn thời kỳ Lý Nam đế (thế kỷ VI)(1)
Làng nghề Triều Khúc (huyện Thanh Trì): Theo Hoàng Trọng Phu (nguyên Tổng đốc Hà Đông)(2) có 15 nghề, nổi tiếng nhất là nghề dệt quai thao nón dẹt, nên còn gọi là làng Đơ Thao (để phân biệt với làng Đơ Bùi, Đơ Đồng cũng ở gần đây, chuyên làm ruộng)

Làng này còn đền thờ, tượng và sự tích cụ tổ sư nghề thao là Vũ Uý đời Lê Trịnh (XVII-XVIII) được cử sang sứ Trung Hoa và học được nghề dệt Thao, khi về vua phong làm “Cục trưởng Cục Thao” và tổ chức dạy nghề này cho dân làng Triều Khúc- Đơ Thao. Mộ cụ tổ nghề ở cánh đồng Miễu. Bia tạc đời Cảnh Hưng thứ 6 (1745).

Trong sách “Bách nghệ tổ sư” còn nhiều truyện khác nói về vị tổ sư “Đi sứ đưa nghề về” như Lê Công Hãng (1606-1661), tiến sĩ, năm 1646 đi sứ sang nhà Minh học được nghề làm Lọng và nghề Thêu về truyền cho dân làng Quất Động, Thường Tín. Hay như Lương Như Hộc tiến sĩ, nhân hai lần đi sứ sang nhà Minh vào các năm 1443, 1459 về dạy lại nghề in cho dân làng ông (làng Hồng Liễu, huyện Gia Lộc, Hải Hưng) và làng Liễu Chàng cùng huyện (1). Các làng này đều thờ tiến sĩ Lương làm tổ sư nghề in ván Việt Nam. Các nghề này sau được dân các làng nói trên đưa ra Kinh kỳ- Thăng Long, lập lên các phố Hàng Lọng, Hàng Thêu, Yên Thái, Hàng Gai, Lý Quốc Sư…)

Nhận xét về việc này , Giáo sư Bùi Văn Nguyên viết: “Chẳng qua, cách nói đi sứ đưa về chỉ là một cách “sùng ngoại” mù quáng, với ý nghĩa tự ti dân tộc mà thôi” (2)

Quả thật nghề đúc đồng ở đất Việt đã có từ thời Phùng Nguyên-Đồng Đậu (hơn 3000 năm) chứ không phải chờ đến khi thánh Khổng Lồ- Không Lộ- Minh Không- thiền sư đời Lý- sang Tàu lấy đồng về đúc chuông tượng và hiện vẫn được Hà Nội (Ngũ Xã) và cả nước (mọi làng nghề gò và đúc đồng) thờ làm Tổ sư nghề đồng.

Về nghề in chẳng hạn, trước đời Lương Như Hộc năm 1435 nhà Lê đã cho khắc in bộ Tứ thư đại toàn, năm 1396 Hồ Quý Ly đã cho in tiền giấy Thông bảo hội sao, năm 1295 nhà Trần cho in Kinh Địa Tạng… và cứ ngược dòng lịch sử lên nữa, ta thấy từ thời Lý cả gia đình sư Tin Học (mất năm 1190) đã làm nghề khắc các bản in kinh (3).

Nhưng cũng quả thật- vì có minh chứng hiện vật và thư tịch là qua việc giao lưu văn hoá ở các xứ sở “ngã tư đường của các cư dân và nền văn minh”(1) này (đây là chỉ nói về các nghề thủ công), người Việt đã tiếp thụ (và bản địa hoá các nghề làm giấy, nghề in ván, nghề đậu phụ, nghề sứ… từ Trung Hoa, nghề làm thuỷ tinh, nghề làm đường mía…từ ấn Độ, nghề thêu ren, dệt thảm từ phương Tây.
Nếu Húng Láng, Cốm Vòng là một đặc sản của 
Đại Việt- Hà Nội, cũng như gạch Bát Tràng (vốn là 
bao nung đồ sứ) cũng như nghề bắt rắn, nghề thuốc nam 
Lệ Mật, Nành (Ninh Hiệp)…(Văn hoá học gọi là các yếu tố nội sinh) thì có lẽ ta khó nói mạnh mẽ như vậy về Lĩnh Trích Sài, La Nhược Công (Thành Công)…

4. ở đây , xin cho phép tôi nhấn mạnh về một số 
làng nghề bao quanh Hà Nội hay/rồi được đưa vào nội thành Hà Nội có cội nguồn Chămpa và Trung Hoa

4.1. Hà Nội có phố Hàng Vải Thâm (nay chỉ gọi là phố Hàng Vải, đoạn từ phía Đông phố Thuốc Bắc đến phố Hàng Gà. Người phố này trước phần đông là dân Huê Cầu

Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu

Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm

Huê Cầu hay Xuân Kiều- vốn là một “ốc đảo” ( thuật ngữ dân tộc học Pháp gọi là “conolet”(1) rất khó dịch sang tiếng Việt) Hoa kiều, nhiều người họ Tô, nay đã Việt hoá lâu đời. ở làng này còn đình thờ Hoa kiều lang(2) (Tôi chưa muốn nói đến gốc tích của các họ Vương, họ Bạch ở Cự Đà, Khúc Thuỷ…vì quá xa đề tài này).

4.2 Ai đọc sử cũng biết các triều Lý-Trần- Lê, khi triều đình Thăng Long phát quân đánh Chiêm Thành, bắt được nhiều tù binh Chiêm và đã “an tháp” họ thành các “làng” bao quanh ngoại thành ThăngLong- Đông Đô- Đông Kinh cho đến xứ Đoài, xứ Bắc…

ở làng Trích Sài ngay cạnh Hồ Tây “ Trích Sài, 
Bái Ân hai làng dệt gấm” (trích Tụng Tây Hồ phú của Nguyễn Huy Lượng) có ngôi miếu nhỏ thờ Bà chúa Lĩnh có tên Việt là Phan Ngọc Đô, vốn người con gái Chămpa được Lý Thánh tông (có truyền thuyết nói là Lê Thánh tông) đưa cùng 22 thị nữ Chăm ra ở Trích Sài. Tại đây, bà đã truyền nghề dệt lĩnh Chăm cho dân. Khi bà mất, dân làng lập miếu thờ và tôn xưng là bà tổ nghề của làng quê mình. 
Tổ sư nghề dệt ở phường Nhược Công (nay là Thành Công) (quận Ba Đình) từ cuối thời Lý là Công chúa Thụ La, 
vợ quan Công bộ hầu Đoàn Thường. Theo thần tích đình làng Thành Công, bà là người gốc Chămpa. Bà dạy dân phường này dệt La rồi/và dệt vải (1).

Tôi còn có thể dẫn ra hàng loạt tài liệu khác nói về sự đóng góp của người Chăm và người Hoa vào sự phát triển văn hoá văn minh Thăng Long-Đại Việt, ví dụ như công trình xây dựng tháp Báo Thiên “hình thiên trụ” (thơ Phạm Sư Mạnh thế kỷ XIV) là của những người thợ Chăm, dưới sự đốc công của người Việt ( theo An Nam chí lược của Lê Trắc, 1333), như kiểu người Việt đổi lối gói bánh chưng hình trụ kiểu “bánh tét” sang việc gói bánh chưng hình vuông để tượng trưng “Đất” mà khi biên tập lại Lĩnh Nam chích quái vào đầu thế kỷ XVI, tiến sĩ Vũ Quỳnh “đẩy” lên tận thời Lang Liêu vua Hùng, thực ra là một ảnh hưởng Tầu Quảng Đông từ thế kỷ XV… đâu đó.

Song xin hãy tạm dừng ở đây…

III. Thăng Long- Đông Đô- Đông Kinh- Hà Nội:

Nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”

Nơi hội tụ và phát triển tinh hoa khéo tay hay nghề đất lề Kẻ Chợ”

Nguyễn Đình Thi có một lời hát thơ mở đầu Tiếng hất người Hà Nội có thể xem là “thần cú”


“ Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây


Đây lắng hồn núi sông ngàn năm…”

Nhà địa lý Nguyễn Thiệu Lâu có một nhận xét tài tình rằng: Hà Nội hình như là Thủ đô thiên nhiên của châu thổ sông Nhị, của miền Bắc Việt Nam (1). Các mạch núi Tây Bắc- Việt Bắc đều dồn về phía Hà Nội với hai đỉnh núi điển trưng Ba Vì (Tây Bắc), Tam Đảo (Đông Bắc). và địa lý học mách ta rằng: Những đường nét sơn văn quyết định những đường nét thuỷ văn của địa hình lãnh thổ. Các sông cũng dồn nước về phía Hà Nội rồi từ đấy tỏa ra, “chúng thuỷ 
triều Đông”. Các cụ dạy: “Hội nhân như hội thuỷ”

Đấy là khu “đất lành chim đậu”, phong thuỷ học bảo đấy là “ mảnh đất đế vương”, mảnh “đất thiêng” xứng đáng là “Thượng đô của cả nước” của muôn đời” (Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn 1010)

Hà Nội là một nơi như thế! Đất “Nùng sơn chính khí” “Tô thuỷ hữu tình” là một nơi như thế!

Từ thế kỷ III-IV, Nó là huyện (Tống Bình) rồi thế kỷ V-VI Nó là một châu (Tống Châu). Lý Nam đế với con mắt tinh đời, năm 544 đã dựng nước Vạn Xuân, xây chùa Khai Quốc (nay là Trấn Quốc), dựng điện Vạn Thọ, đắp thành ở cửa khẩu Tô Lịch giang (theo Lương thu, Nam Tề thư) tại chính “Tâm địa” vùng đất Hà Nội hôm nay. Để đến thế kỷ VII-VIII Nó trở thành một phủ (An Nam đô hộ phủ), có thành và có thị. Nó là một đô thị hiếm hoi của đất Việt và Đông Nam á. Nó là một Kẻ Chợ của hàng ngàn kẻ nơi thôn dã.

Đô thị nào cũng là nơi hội tụ dân cư” tứ chiếng”. để sau một thời gian loạn lạc ngắn, quá độ từ thời bị đô hộ sang thời tự chủ, với Thăng Long, “thành phố Rồng bay” từ mùa Thu Canh Tuất (1010), đất Kinh thành được phục hưng và bừng nở với Long Phượng thành, với 61 (rồi 36) phường, với chợ Đông Bạch Mã, chợ Tây Ngọc Hà, chợ Bắc Diệu Đức, chợ cửa Nam Đại Hưng, với Thập Tam Trại rau - củ - quả… và nhiều chợ búa ở cửa ô, đều là cửa tụ nước (Watergate).

Trí thức, thương nhân, thợ thủ công…các xứ hội tụ 
về đây, chen đua, cọ sát trí năng - thủ xảo, tâm linh…
để dần dần kết tinh thành văn hiến, thành văn vật, thành Tài hoa Kinh kỳ tiêu biểu cho đất nước.

Ta xin giở lại (nhanh thôi) sách Dư địa chí của  Nguyễn Trãi dâng vua Lê Thái tông năm 1435 (tức 7 năm sau cuộc chiến 10 năm), cuốn địa lý học Việt Nam cổ nhất mà hôm nay chúng ta còn giữ được. Ta chỉ đọc lại phần làng nghề, phần phường nghề:

“Phường Tàng Kiếm làm kiệu, áo giáp, binh khí, đồ đài, nậm, võng, ghế, vóc, dù, lọng, tàn. Phường Yên Thái làm giấy. Phường Thuỵ Chương phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa. Phường Hà Tân nung đá vôi. Phường Hàng Đào nhuộm điều. Phường tả Nhất làm quạt. 
tây Hồ có cá to. Phường Thịnh Quang có long nhãn. Phường Đường Nhân (chỉ phường phố Hoa kiều- cả Đông Nam á và Nhật Bản xưa và cho đến gần đây đều gọi Hoa kiều là “Đường nhân” (Người nhà Đường)- TQV) bán áo diệp y. Đồ cống có: gấm, đồ thêu, hương xạ cùng ba loài kim (vàng, bạc, đồng) (1).

Lịch sử- Nhận thức (Histoire-Consience) bao giờ cũng đi sau và không phản ánh hết được mọi mặt Lịch sử- Thực tại (Histoire-Réalité). Điều đó có nghĩa là các làng nghề, phường nghề ở Thăng Long có từ trước đầu thế kỷ XV và có thể có nhiều hơn là những điều Nguyễn Trãi ghi chép được. Công cuộc điều tra điền dã hồi cuối năm 1989-90 của các tác giả của 14 nghề thủ công và 24 làng nghề trong và quanh nội thành Hà Nội cùng nhiều cuộc thăm hỏi của các tác giả khác (2) cho ta biết thêm nhiều điều. Về nhiều nghề, nhiều làng trong và quanh Hà Nội cùng các vị tổ sư nghề từ thời huyền thoại, huyền tích, thời Bắc thuộc, thời tự chủ Ngô-Đinh-Tiền Lê- Lý- Trần- Lê và cả nhiều nghề và làng nghề mới xuất hiện hay/và biến đổi từ làng nông, từ đất hoang… sang làng nghề từ thời Nguyễn, thời thuộc Pháp, thậm chí rất gần đây (ví dụ như Hoàng Mai mới biến thành làng Hoa chưa đầy một chục năm nay)

Tóm một câu, nghề và làng nghề Hà Nội là phong phú và đa dạng trên truyền thống lịch đại (Diarchronique) và trên bình tuyến đồng đại (synchronique) đang biến động.

24 làng nghề vừa nghiên cứu dưới đề tài này đều có nghề gốc là nghề trồng lúa, trồng màu. Các nghề thủ công mỹ nghệ mà nhờ đó làng trở nên “nổi tiếng” vốn dĩ chỉ là nghề phụ, nghề làm thêm, nghề “tay trái”, thực hiện trong những dịp nông nhàn. ở mỗi làng trong 24 làng ấy bao giờ cũng có vài ba nghề thủ công, hay hơn nữa (ví dụ làng Chàng Kẻ Nưa có 17 nghề). Chẳng làng nào chỉ duy nhất một nghề. Song không phải nghề nào cũng “nổi đình, 
nổi đám” cả.

Nổi lên được hay chìm lắng xuống, tất cả là do sự kích thích, hay không kích thích nữa của nhu cầu thị trường. Thị trường nội đô, thị trường ven đô, thị trường vùng miền, thị trường miền Bắc, thị trường cả nước rồi/và thị trường thế giới…

Hãy chỉ nói đến thị trường nội đô. ở đây có nhiều tầng lớp thị dân, có đời sống kinh tế “dễ chịu” (aisé) hay sung túc, do làm ăn tài giỏi, từ đó mà có ứng xử, sành ăn sành mặc, sành dùng, sành chơi…(raffiné)

ở làng nghề Nghĩa Đô có “họ Lại làm giấy sắc rồng” vì nền quân chủ Đại Việt có nhu cầu viết chiếu sắc. ở Kẻ Mơ có thái ấp của thượng tướng Trần Khát Chân thì sẽ có rượu,” Kẻ Mơ cờ Mộ Trạch”, có đậu phụ Mơ, xôi Mơ…rất ngon và đặc sắc. ở làng Bưởi (Yên Thái), các cô gái làm giấy lệnh, giấy hội… vì có nhu cầu hành chính, nhu cầu 
thi cử của tần lớp sĩ phu, quan lại, nhu cầu in, viết kinh của tầng lớp sư sãi. Các cô gái Bưởi “làm giấy cơ hàn vẫn tươi” vì: “Dám xin nho sĩ (sư sãi) chớ cười -Vì em làm giấy cho người đề thơ (viết kinh)”

Các lớp cư dân Thượng kinh “thanh lịch”, có mẫn cảm (sensibilité) không chỉ về chính trị mà về mọi mặt văn hoá vật chất, tinh thần, xã hội cho nên các làng quê ven đô và ngoại thành cùng toàn miền “tứ trấn” phải vươn lên về trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, sản xuất thủ công để có hàng đặc sản bán buôn, bán lẻ cho những lớp người đó ở các chợ nội đô và ven đô (chợ «)

- Gắng công kén được cốm Vòng

Kén hồng Bạch Hạc cho lòng em vui

-Phiên rằm chợ chính Yên Quang

Yêu anh anh đợi hoa nàng mới mua

-Vải ngon thì nhất làng Bằng

Khắp thành Hà Nội hỏi rằng đâu hơn? …

Thế là quanh Thăng Long- Đông Kinh- Hà Nội hình thành dần các làng chuyên doanh đặc sản mà tác giả 24 làng nghề này đã nêu ra: Giấy Bưởi, tre đan, Làng Vẽ, sơn Đông Mỹ, liềm xeo giấy và bánh mứt kẹo Xuân Đỉnh, cốm Vòng, bỏng Lủ (cốm), dệt vải và rèn vùng Gối, quạt Chàng, quạt Vác, đũi Dày, gốm sứ Bát Tràng (thế kỷ XVI-XVII mỗi năm xuất khẩu hàng chục vạn bát đĩa, bình sứ và bát sứ Bát Tràng ra các nước Đông Nam á hải đảo, Nhật Bản…(1)) và làng hoa Ngọc Hà vốn có chợ Hoàng Hoa mà sử cũ ghi vào đầu thế kỷ XVI (2) đến cuối thế kỷ XIX được kích thích trồng thêm nhiều giống hoa mới nhập từ Pháp để cung ứng nhu cầu về hoa của các ông Tây bà Đầm thực dân. Người Ngọc Hà còn được tổ chức vào Đà Lạt trồng hoa, làm thành một xóm riêng ở Đà Lạt.

Tóm một câu, nghề với người làng nghề “thần dân loại 3” của chế độ quân chủ Nho giáo (Tứ dân: Sĩ, Nông, Công, Thương) từ trăm sông “kẻ quê” đã dồn về biển cả 
Kẻ Chợ. Làng nghề ven đô, giao lưu kinh tế - văn hoá với nội đô, chuyển hoá dần trong một diễn trình lịch sử lúc thăng, lúc trầm, tiếp xúc và biến đổi, đan xen và giao thoa... để làm nên Di sản văn hoá Thăng Long- Hà Nội

- Ngát thơm hoa sói hoa nhài


Khôn khéo thợ thầy Kẻ Chợ

- Khéo léo tay nghề (hay Khéo tay hay nghề), đất lề Kẻ Chợ ( Hà Nội)

(�) Trần Từ: Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, nxb. KHXH, Hà Nội, 1984 và bài chuyên khảo “ Dân chủ làng xã”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á số 2 (3) 1991, tr.1-19. Bùi Xuân Đính: Lệ làng phép nước, nxb. Pháp lý, Hà Nội, 1985. 


(�) Sở Văn hoá-Thông tin Hải Hưng: Các nghề cổ truyền ở Hải Hưng, �2 tập, Hải Hưng, 1984;- Tạp chí Dân tộc học số 1 (69) 1991 ra số �Chuyên đề về làng nghề, cộng tác giữa Sở Văn hoá- Thông tin Hà Sơn Bình và tạp chí Dân tộc học…


(�) Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã xuất bản được một số sách nhỏ về Làng nghề như:- Làng Đại Bái gò đồng,1987: Quê gốm Bát Tràng- nxb. Hà Nội,1989; Làng Vó và nghề đúc đồng truyền thống, nxb. KHXH 1991…


 (1) Nguyễn Quang Ngọc: Làng buôn, Luận án PTS. lưu trữ tại �Trung tâm Thông tin- Tư liệu, Khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội


(1) Nguyễn Văn Huy: Văn hoá và nếp sống các dân tộc, nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1985...Các tác phẩm khác không tiện dẫn ra đây vì do hạn chế của số trang Tổng luận.


 (1) Kẻ Mơ, tên chữ là Cố Mai, bộ gồm cả Bạch Mai, Hồng Mai, Tương Mai, Mai Động... đã có thời ( thời Trần) là thái ấp của Thượng tướng Trần Khát Chân và cũng là 1/24 làng nghề của đề tài này


 (2) Xem nhiều tác giả: Ca dao ngạn ngữ Hà Nội, tập I, tập II, Hội Văn nghệ Hà Nội, 1978,1981


 (3) Về lễ hội Hà Nội đã có đề tài nghên cứu riêng của Hội Văn nghệ �Dân gian Hà Nội năm 1991 và đã được nghiệm thu tốt đẹp


 (1) Tạp chí Khoa học xã hội- Đại học Tổng hợp Hà Nội số chuyên đề về Nông thôn Việt Nam, Hà Nội, 1987


 (2) Andre Leroi Gourhan: L' Homme et la matiÌre (tiếng Pháp, Con người và chất liệu), Abel Michel, Paris, 1958.


(1) Ăng-ghen: Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của �Nhà nước (bản tiếng Việt), nxb. Sự thật, Hà Nộị, 1962, tr.31-32


(1) Chuyên luận Thánh Gióng và Hội Gióng cũng đã là một đề tài mà Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội kết hợp nghiên cứu với Sở VH-TT Hà Nội và đã được Hội đồng nghiệm thu tốt đẹp năm 1986-1987


(1) Đây là theo sự điều tra hồi cố của C.Dumoutier từ cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX. Nhưng gần đây GS Phan Đại Doãn và PTS Nguyễn Quang Ngọc đi điều tra lại ở Định Công thì lại nói ba anh em họ Trần này sống ở đầu thế kỷ VII, dưới thời thống trị của nhà Tuỳ (583-617) và học nghề làm đồ nữ trang bằng vàng (anh cả) và bạc (hai em) ở một "vùng đất xa xôi" (ám thị Trung Hoa). Xem Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc: Những bàn tay tài hoa của cha ông, nxb.Giáo dục, Hà Nội, 1988, tr.112-113


(2) Hoàng Trọng Phu: Lé industries familiales de Hà Đông, 1932 (Những nghề thủ công gia đình ở Hà Đông-tiếng Pháp), Lê Gia Hội dịch và chú thích, Tư liệu Thư viện tỉnh Hà Tây và Thư viện Hà Nội,1973.


(1)  Xem thêm: Hải Dương phong vật chí (bản chữ Hán), Thư viện Đại học Tổng hợp Hà Nội


(2) Bùi Văn Nguyên: Lời giới thiệu sách: Làng Đại Bái gò đồng, Sđd.


(3)  Xem thêm Thiền uyển tập anh ngữ lục (bản chữ Hán) (truyện Thiền sư Tin Học). Cũng xem: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Cao Luỹ: Những mẩu chuyện về truyền thống văn hoá Việt Nam, nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1978. tr.32-35


(1) Olov Janse: Vietnam carrefour des peuples et des civilisation (tiếng Pháp: Việt Nam ngã tư đường của các nền văn minh) France-Asie, No 165/Tokyo,1961.


(1)  Xem chẳng hạn G.Condominas: L’Espace social à propos de  l’Asie du sud-Est (tiếng Pháp: Không gian xã hội, bàn về Đông Nam á) Pramarion, Paris, 1980.


(2) Tài liệu điều tra tại chỗ của Trần Quốc Vượng, Cũng xem: Nghề đẹp quê hương- Ty VHTT Hà Sơn Bình,1977, tr.2


(1) Tài liệu điền dã của TQV và các tác giả đề tài này. Cũng xem Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc, Sđd, tr.25-26


(1) Nguyễn Thiệu Lâu: Một ít nhận xét về địa lý-lịch sử Hà Nội, trong Tập san Đại học Sư phạm Văn khoa, số 2, Hà Nội, 1956


(1) Nguyễn Trãi, Toàn tập, phần Dư địa chí, NXB KHXH, Hà Nội, 1969, tr.19-194


(2) Xem thêm Nguyễn Thọ Sơn: Hoa tay đất Rồng, Hội Văn nghệ Hà Nội - Trần Khánh Chương: Nghệ thuật gốm Việt Nam, nxb. Mỹ thuật, �Hà Nội, 1990 - Trần Quốc Vượng-Vũ Tuấn Sán: Hà Nội nghìn xưa, nxb Hà Nội, 1975 - Nhiều tác giả: Địa chí văn hoá Hà Nội, nxb. Hà Nội, 1991- Nhiều tác giả: Truyền thuyết vùng ven Hồ Tây, Hội Văn nghệ Hà Nội, 1975; Nhiều tác giả: Vùng ven sông Nhị, nxb. Hà Nội, 1979; cùng toàn bộ các tác phẩm của cụ Hoàng Đạo Thuý viết về Hà Nội


(1) W.J.Bush: La compagnie des Indes Nederlandises (tiếng Pháp: Công ty Đông ấn - Hà Lan) B.E.F.E.O, 1936


W. Dampier: Un vogage au Tonkin en 1688 ( tiếng Pháp: Chuyến đi Bắc Kỳ năm 1688). Revue Indochinoise, 1909. Cũng xem Quê gốm Bát Tràng, Sđd, tr.74-78


(2) Đại Việt sử ký toàn thư (bản dịch), nxb. KHXH, Hà Nội, 1968, tập IV, tr. 84 và chú thích (55) q. XV, tr.344 ( năm 1516)
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